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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN LỚP 7
NĂM HỌC: 2021 -2022
I. ĐẠI SỐ

Cả năm: 140 tiết
Học kì I: 18 tuần  = 38 tiết

Học kì II: 17 tuần = 32 tiết
	Chương
	Tuần
	Tiết 
	Tên bài (chủ đề)
	Yêu cầu cần  đạt
	Thời lượng 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	I. Số hữu tỉ. Số thực:

16 tiết
	1
	1
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
	1. Kiến thức: Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng 
[image: image1.wmf]a

b

 với a, b là các số nguyên và b khác 0.
2. Kỹ năng: Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.
 Biết so sánh hai số hữu tỉ, thực hiện thành thạo các phép toán về số hữu tỉ và giải các bài tập vận dụng quy tắc các phép toán trong Q.

3. Thái độ:  Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	Bài tập 5: Khuyến khích học sinh tự làm


	
	
	2
	§2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
	1. Kiến thức:

 - Học sinh biết cách thực hiện phép cộng, trừ hai số hữu tỉ, nắm được quy tắc chuyển vế trong tập Q các số hữu tỉ.

2. Kỹ năng: 
-Thuộc quy tắc và thực hiện được phép cộng, trừ số hữu tỉ.vận dụng được quy tắc chuyển vế trong bài tập tìm x.

3.Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	2
	3
	§3. Nhân, chia số hữu tỉ.
	1.  Kiến thức:  Học sinh nắm được quy tắc nhân, chia số hữu tỉ, khái niệm tỉ số của hai số và ký hiệu tỉ số của hai số .
2.  Kỹ năng:   Rèn luyện kỹ năng nhân, chia hai số hữu tỉ.

3.  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	4
	§4. Gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	1. Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, hiểu được với mọi x (Q, thì (x(( 0, (x(=(-x(và (x(( x.
2. Kỹ năng:  Biết lấy giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 
3.  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	3
	5
	§5, §6.  Lũy thừa của một số hữu tỉ (phần 1, 2, 3). 


	1.  Kiến thức: Học sinh  nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỉ, quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương
 2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các công thức vào bài tập .

 3.  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	Bài tập 32: Khuyến khích học sinh tự làm


	
	
	6
	§5, §6.  Lũy thừa của một số hữu tỉ (phần 1, 2, 3). 


	1.  Kiến thức: Học sinh  nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỉ, quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương
 2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các công thức vào bài tập .

 3.  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	4
	7
	§7. Tỉ lệ thức. Luyện tập
	1. Kiến thức:  Củng cố định nghĩa và hai tính chất của tỉ lệ thức. 

2. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức; lập ra các tỉ lệ thức từ các số, từ đẳng thức tích.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	Bài tập 53 không yêu cầu.

	
	
	8
	§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
	1. Kiến thức: Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỷ số bằng nhau .

2. Kĩ năng : Biết vận dụng tính chất này vào giải các bài tập chia theo tỷ lệ 

3. Thái độ : Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Hóa học
	

	
	5
	9
	Luyện tập
	1.  Kiến thức: Củng cố các tính chất của tỷ lê thức, của dãy tỷ số bằng nhau .

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất của dãy tỷ số bằng nhau vào bài toán chia tỷ lệ 

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	10
	§9. Số thập phân hữu hạn – Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, biết ý nghĩa của việc làm tròn số.

2. Kĩ năng:  Vận dụng được quy tắc làm tròn số.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.


	1 tiết
	Trên lớp 
	
	

	
	6
	11
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Củng cố cách xét xem phân số như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn .
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết một phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại .
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	12
	§10. Quy tắc làm tròn số. Luyện tập
	1.  Kiến thức: Học sinh có khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tế.

 2.  Kĩ năng: Nắm được và biết vận dụng các quy ước làm tròn số.Biết vận dụng các quy ước làm    tròn số trong đời sống hàng ngày.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	7
	13
	§11. Số vô tỉ. Số thực.
	1.  Kiến thức: Học sinh bước đầu có khái niệm về số vô tỷ, hiểu được thế nào là căn bậc hai của một số không âm. Biết sự tồn tại của số thập vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỷ. Nhận biết sự tương ứng 1-1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số, thứ tự của các số thực trên trục số.

 2. Kĩ năng: Biết  sử dụng đúng ký hiệu 
[image: image2.wmf]. Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm.

 3.  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	14
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Củng cố khái niệm số thực, thấy rõ quan hệ giữa các tập số N, Q, Z và R.
 2. Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính trên số thực, tìm x và biết tìm căn bậc hai dương của một số .
3. Thái độ:  Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	8
	15
	Ôn tập giữa kỳ I
	1. Kiến thức: Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực căn bậc hai.

2.  Kĩ năng: Rèn kỹ năng tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức, trong dãy tỉ số bằng nhau, giải toán về tỉ số, chia tỉ lệ, thực hiện phép tính trong R, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	16
	Ôn tập giữa kỳ I 
	1. Kiến thức: Ôn tập mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỷ lệ thuận, 2 đại lượng tỷ lệ nghịch.  

Nhận biết được 2 đại lượng có tỷ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch 
không? Hiểu được tính chất của 2 đại lượng tỷ lệ thuận , nghịch và làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận nghịch.

2.  Kĩ năng: Rèn kỹ năng vạn dụng vào giải bài tập.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	II. Hàm số và đồ thị

:15 tiết
	9
	17
	Kiểm tra 45’ giữa kỳ I
	1. Kiến thức:   Đánh giá sự tiếp thu kiến thức chương I 

2.  Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng tính toán.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác, tự giác vượt khó .
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	18
	Trả bài giữa kỳ
	Sửa chữa những lỗi mà hs hay mắc phải trong khi làm bài. Tuyên dương những hs làm bài tốt, động viên những hs làm bài chưa tốt sau cần cố gắng.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	10
	19
	Ôn tập chương I
	1. Kiến thức: Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ. Các công thức lũy thừa của một số hữu tỉ.
2.  Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trên Q.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	20
	Ôn tập chương I
	1. Kiến thức: Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ, cách tìm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Các phép tính trên Q, trên R. Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực căn bậc hai.

2.  Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trên Q.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	11
	21
	§1. Đại lượng tỉ lệ thuận.
	1.Kiến thức:  Biết được mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỷ lệ thuận.   Nhận biết được 2 đại lượng có tỷ lệ thuận hay không? Hiểu được tính chất của 2 đại lượng tỷ lệ thuận.

2. Kỹ năng:  Biết cách tìm hệ số tỷ lệ khi biết 1 cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỷ lệ thuận. Tìm giá trị 1 đại lượng khi biết hệ số tỷ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.  

3.Thái độ:  Nghiêm túc, tự giác trong học tập. 
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	22
	§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
	1. Kiến thức:  Biết được mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỷ lệ thuận.  

 Nhận biết được 2 đại lượng có tỷ lệ thuận hay không? Hiểu được tính chất của 2 đại lượng tỷ lệ thuận.

2. Kỹ năng:  Biết cách tìm hệ số tỷ lệ khi biết 1 cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỷ lệ thuận. Tìm giá trị 1 đại lượng khi biết hệ số tỷ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.  

3.Thái độ:  Nghiêm túc, tự giác trong học tập. 
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Hóa học.
	

	
	12
	23
	§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.
	1. Kiến thức: Biết được mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỷ lệ nghịch.  

Nhận biết được 2 đại lượng có tỷ lệ nghịch hay không? Hiểu được tính chất của 2 đại lượng tỷ lệ nghịch. 

 Biết cách tìm hệ số tỷ lệ khi biết 1 cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỷ lệ nghịch. 

2.  Kỹ năng:  Rèn kỹ năng vận dụng giải BT trong SGK.

3. Thái độ:  Nghiêm túc học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Hóa học.
	

	
	
	24
	§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.
	1. Kiến thức: Học xong bài này học sinh cần biết làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch vào làm bài tập.

3. Thái độ: Cẩn thận khi làm bài tập.  
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	13
	25
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Học sinh cần biết làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch vào làm bài tập.

3. Thái độ: Cẩn thận khi làm bài tập.  
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	26
	§5. Hàm số.

	1. Kiến thức:  HS hiểu  khái niệm hàm số, các cách cho hàm số. 

 Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số  của đại lượng kia hay không trong những cách cho (bằng bảng, bằng công thức, cụ thể và đơn giản) 

 Tìm được giá trị tương ứng của hàm số  khi biết giá trị của biến.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng. 

3. Thái độ:  Học tập nghiêm túc. 
	1 tiết
	Trên lớp
	
	Bài tập 20 không yêu cầu.


	
	14
	27
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Củng cố khái niệm hàm số.  Tìm được giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không dựa trên bảng giá trị, công thức…

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tậ
p.
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Hóa học, Vật lý
	

	
	
	28
	§6. Mặt phẳng tọa độ.
	1. Kiến thức: Củng cố khái niệm hàm số.  Tìm được giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không dựa trên bảng giá trị, công thức…

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	15
	29
	Luyện tập
	1. Kiến thức:  Học sinh thấy được sự cần thiết phải dùng 1 cặp số  để xác định vị trí của 1 điểm  trên mặt phẳng .

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ 1 hệ trục tọa độ, xác định tọa độ của 1 điểm  trên mặt phẳng. Xác định 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ  khi biết tọa độ của nó.

3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	Giáo viên tự vẽ sơ đồ Ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ phần khái niệm hàm số và đồ thị trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn toán cấp THCS.

	
	
	30
	§7. Đồ thị của hàm số y = ax (
[image: image3.wmf]0

a

¹

)
	1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y = a.x (a ( 0), thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số.

2. Kĩ năng: Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	16
	31
	     Luyện tập
	1. Kiến thức:  Củng cố  khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = a.x (a
[image: image4.wmf]¹

0).

2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng về đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image5.wmf]¹

0). Biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị  điểm không thuộc đồ thị hàm số. Biết cách xác định hệ số a khi biết đồ thị hàm số .

3. Thái độ:  Cẩn thận khi vẽ đồ thị hàm số. 
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	32
	Ôn tập chương II


	1. Kiến thức:  Hệ thống hóa kiến thức của chương về hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch (ĐN, T/c); về hàm số, đồ thị của hàm số y = f(x), đồ thị của hàm số y = ax (a 
[image: image6.wmf]¹

0).

2. Kỹ năng:  Giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận (tỉ lệ 
nghịch); xác định điểm theo tọa độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax, xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số. 

3.Thái độ:  Thấy rõ ý nghĩa của toán học với đời sống; mối quan hệ giữa hình học và đại số thông qua phương pháp tọa độ.
	2 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	33
	Ôn tập chương II
	1. Kiến thức:  Làm một số bài tập có liên quan đến tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch; về hàm số, đồ thị của hàm số y = f(x), đồ thị của hàm số y = ax (a 
[image: image7.wmf]¹

0).

2. Kỹ năng:  Giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch); xác định điểm theo tọa độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax, xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số. 

3.Thái độ:  Thấy rõ ý nghĩa của toán học với đời sống; mối quan hệ giữa hình học và đại số thông qua phương pháp tọa độ.
	
	Trên lớp
	
	

	
	17
	34
	Ôn tập học kỳ I
	1. Kiến thức:  Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ số thực.

2. Kỹ năng:  Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính về Q, R để tính giá trị biểu thức, vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất tính lũy thừa, dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết.

3.Thái độ:  Giáo dục tính hệ thống khoa học, chính xác cho học sinh.
	3 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	35
	Ôn tập học kỳ I
	1. Kiến thức: Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch; Đồ thị hàm số  y = ax (a 
[image: image8.wmf])

0

¹

. 

2. Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng về giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, chia 1 số thành các phần tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch với các số đã cho.

3. Thái độ: Thấy rõ ý nghĩa của toán học với đời sống.
	
	Trên lớp
	
	

	
	
	36
	Ôn tập học kỳ I
	1. Kiến thức: Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ số thực, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch; Đồ thị hàm số  y = ax (a 
[image: image9.wmf])

0

¹

. 

2. Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng về giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Kỹ năng vẽ đồ thị hàm số.

3. Thái độ: Thấy rõ ý nghĩa của toán học với đời sống.
	
	Trên lớp
	
	

	
	18
	37
	Thi học kỳ I
	1. Kiến thức:   Kiểm tra kiến thức cơ bản của chương trình học trong kì I như: Cộng, trừ, nhân, chia số thực, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch; hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0).

2. Kỹ năng: Vận dụng KT đã học để tính toán và trình bày lời giải.

3. Thái độ: GD cho HS ý thức chủ động, tích cực, tự giác, trung thực trong học tập.
	2 tiết
	Trên lớp
	

	
	
	38
	
	
	
	
	

	III. Thống kê:

10 tiết
	19
	39
	§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.
	1. Kieán thöùc: Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cầu tạo, về nội dung) biết xác định và diễn tả  được dấu hiệu điều tra, hiểu 

®ược ý nghĩa của các cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”. Làm quen với khái niệm tần số của 1 giá trị.
2. Kyõ naêng: Biết các ký hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập ®​ược qua điều tra.

3. Thaùi ñoä:  Thaùi ñoä veõ caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Sinh học.
	

	
	
	40
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Học sinh được củng cố khắc sâu các kiến thức đã học ở tiết tr​ước​: Dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu và tần số của chúng.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng thành thạo tìm các giá trị của dấu hiệu cũng nh​ư tìm tần số và phát hiện nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu.

3. Thái độ: Học sinh thấy ®​ược tầm quan trọng của môn học vào đời sống hàng ngày.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	20
	41
	§2. Bảng “tần số”, các giá trị của dấu hiệu.
	1.Kiến thức: Học sinh hiểu ®​ược bảng tần số là một hình thức thu gọn có mục đích của bảng số liệu thống kê ban đầu, nó gióp cho việc sơ bộ nhận xét về giá trị của dấu hiệu ®​îc dễ dàng hơn.

2. Kỹ năng: Học sinh biết cách lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhận xét. 

3.Thái độ: Học sinh thấy được tầm quan trọng của môn học vào đời sống hàng ngày.
	1 tiết
	Trên lớp
	Tích hợp môn Sinh
học GDCD
	

	
	
	42
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Học sinh được củng cố khắc sâu các kiến thức đã học ở tiết trước như: Dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu và tần số của chúng.  

2. Kỹ năng: Có kỹ năng thành thạo tìm các giá trị của dấu hiệu cũng như tìm tần số và phát hiện nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu.

3. Thái độ: Học sinh thấy được tầm quan trọng của môn học vào đời sống hàng ngày.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	21
	43
	§3. Biểu đồ
	1. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.

2. Kỹ năng: Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian. Biết đọc các biểu đồ đơn giản.

3.Thái độ: Thaùi ñoä veõ caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	44
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho học sinh về khái niệm giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng lập bảng “tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu.

Biết cách từ bảng tần số viết lại bảng số liệu thống kê ban đầu.

3.Thái độ: Thaùi ñoä veõ caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	22
	45
	§4. Số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
	   1. Kiến thức: Học sinh biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện cho một dấu hiệu trong một số trường hợp và để so sánh khi tìm hiểu những dấu hiệu cùng loại.

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng sử dụng công thức để tính số trung bình cộng.

3.Thái độ:  Rèn tính caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	46
	Luyện tập
	1.Kiến thức: Học sinh biết cách lập bảng và công thức tính số trung bình cộng (các bước và ý nghĩa của các ký hiệu).

Đưa ra một số bảng tần số (không nhất thiết phải nêu rõ dấu hiệu) để học sinh luyện tập tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng sử dụng công thức để tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

3.Thái độ:  Rèn tính caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	23


	47
	Ôn tập chương III
	1.Kiến thức: Hệ thống lại cho học sinh trình tự phát triển và kỹ năng cần thiết trong chương.

Ôn tập kiến thức và kỹ năng cơ bản của chương như: dấu hiệu, tần số, bảng tần số, cách tính số trung bình cộng, mốt, dấu hiệu, biểu đồ

2. Kỹ năng: Luyện tập một số dạng toán cơ bản của chương

 3.Thái độ: Rèn tính caån thaän, chính xaùc.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	IV. Biểu thứcđại số:
19 tiết
	
	48
	§1. Khái niệm về biểu thức đại số. §2. Gía trị của một biểu thức đại số.
	1.Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm biểu thức đại số. Học sinh biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.

2. Kỹ năng: Luyện tập biết lấy ví dụ về biểu thức đại số. Biết cách trình bày lời giải của bài toán này.

3.Thaùi ñoä: Caån thaän, yeâu thích moân hoïc


	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	24
	49
	§3. Đơn thức
	1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.

Biết cách nhân hai đơn thức, biết cách viết một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn. 

Biết tính giá trị của đơn thức ở dạng thu gọn.

2. Kỹ năng: Biết cách  thu gọn đơn thức.  Nhận biết được phân hệ số, phần biến của đơn thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	50
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.

Biết cách nhân hai đơn thức, biết cách viết một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn.

2. Kỹ năng: Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phân hệ số, phần biến của đơn thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	25
	51
	§4. Đơn thức đồng dạng.
	1. Kiến thức: Học sinh hiểu và nắm được định nghĩa hai đơn thức đồng dạng. Biết lấy ví dụ về đơn thức đồng dạng theo yêu cầu

2.Kỹ năng: Biết cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng

3.Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	52
	Luyện tập
	1. Kiến thức: Học sinh được củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.

 2. Kỹ năng: Học sinh được rèn kỹ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	26
	
	Ôn tập giữa kỳ II
	1. Kiến thức: Ôn tập các kiến thức của dạng toán thống kê mô tả; đơn thức, đa thức  một biến (hay nhiều biến). Biết tính giá trị của đơn thức, đa thức. 

2. Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tính toán, nhận biết.

3. Thái độ: Thấy rõ ý nghĩa của toán học với đời sống.
	1 tiết
	Trên lớp.
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kỳ II
	1. Kiến thức: Ôn tập về các phép tính cộng, trừ các đa thức một biến bằng hai cách. 

2. Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng về quy tắc bỏ dấu ngoặc.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	27
	55
	 Kiểm tra giữa kỳ II
	1. Kiến thức:   Kiểm tra kiến thức cơ bản của chương trình giữa học kỳ II như dạng toán thống kê: tìm mốt, tính giá trị trung bình. Cộng, trừ các đa thức. Tính giá trị của đa thức. 2. Kỹ năng: Vận dụng KT đã học để tính toán và trình bày lời giải.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, có ý thức chủ động, tích cực, tự giác, trung thực trong học tập.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	56
	Trả bài giữa kỳ
	Sửa chữa những lỗi mà hs hay mắc phải trong khi làm bài. Tuyên dương những hs làm bài tốt, động viên những hs làm bài chưa tốt sau cần cố gắng.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	28
	57
	§5. Đa thức ( ? 1 sửa thành ? 3 )
	1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể. Biết lấy ví dụ về đa thức. Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.

2. Kỹ năng: Học sinh được rèn kỹ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh .
	1 tiết
	Trên lớp.
	
	?1 sửa lại thành ?3

	
	
	58
	§6. Cộng, trừ đa thức.
	1. Kiến thức: Học sinh biết cách cộng, trừ các đa thức.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” hoặc dấu “-“, thu gọn đa thức, chuyển vÕ đa thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh .
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	IV. Biểu thứcđại số:
19 tiết
	29
	59
	§7. Đa thức một biến
	1. Kiến thức: Học sinh biết ký hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức một biến    theo lũy thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến.

Biết ký hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.

2. Kỹ năng: Học sinh được rèn kỹ năng tính tổng, tính hiệu các đa thức, kỹ năng tính giá trị của một đa thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh. 
	3 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	60
	§8. Cộng, trừ đa thức một biến.
	1. Kiến thức: Học sinh biết cách cộng, trừ đa thức một biến bằng hai cách.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng cộng, trừ đa thức, bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, biến trừ thành cộng.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh. 
	
	
	
	

	
	30
	61
	Luyện tập 
	1. Kiến thức: Học sinh được củng cố kiến thức về đa thức một biến, cộng, trừ đa thức một biến.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng hoặc giảm của biến và tính tổng, hiệu các đa thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh.
	
	
	
	

	
	
	62
	§9. Nghiệm của đa thức một biến.
	1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm nghiệm của đa thức.

Biết cách kiểm tra xem số a có phải là nghiệm của đa thức hay không

Học sinh biết một đa thức (khác đa thức 0) có thể có một nghiệm, hai nghiệm,... hoặc không có nghiệm, số nghiệm của đa thức không vượt quá số bậc của đa thức.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm nghiệm của đa thức, số nghiệm của đa thức.

3. Thaựi ủoọ: Rèn tính cẩn thận và kỹ năng tính toán cho học sinh 
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	31
	63
	Luyện tập 
	1. Kiến thức:  Học sinh biết một đa thức (khác đa thức 0) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, hoặc không có nghiệm.Số nghiệm của một đa thức không vượt quá bậc của nó
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng trình bày bài tìm nghiệm của đa thức một biến.
3. Thaùi ñoä:   Giáo dục lòng yêu thích và say mê học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	64
	Ôn tập chương IV
	1. Kiến thức:  Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đơn thức, đa thức có bậc xác định và hệ số theo yêu cầu của đề bài. Kỹ năng tính giá trị của biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức.

3. Thaùi ñoä:   Giáo dục lòng yêu thích và say mê học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	32
	65
	Ôn tập chương IV
	1. Kiến thức:  Ôn tập các quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng, cộng trừ các đa thức, nghiệm của đa thức

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ  các đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, xác định nghiệm của đa thức.

3. Thaùi ñoä:   Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	
	Trên lớp
	
	

	
	
	66
	Ôn tập kỳ II
	1. Kiến thức:  Ôn tập các quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng, cộng trừ các đa thức, nghiệm của đa thức

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ  các đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, xác định nghiệm của đa thức

3. Thaùi ñoä:   Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	33
	67
	Ôn tập kỳ II
	1. Kiến thức:  Ôn tập các quy tắc cộng, trừ các đa thức một biến, nhiều biến, nghiệm của đa thức.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ  các đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, xác định nghiệm của đa thức.

3. Thaùi ñoä:   Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	
	Trên lớp
	
	

	
	34
	68
	Ôn tập kỳ II
	1. Kiến thức:  Ôn tập các quy tắc cộng, trừ các đa thức một biến, nhiều biến, nghiệm của đa thức.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ  các đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự. Biết cách xác định một số có phải là nghiệm của đa thức hay không.
3. Thaùi ñoä:   Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
	
	Trên lớp.
	
	

	
	35
	69
	Kiểm tra cuối năm
	1. Kiến thức:   Đánh giá sự tiếp thu kiến thức chương III, IV

2.  Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng tính toán.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác, tự giác.
	1 tiết
	Trên lớp
	
	

	
	
	70
	Trả bài kiểm tra cuối năm
	Sửa chữa những lỗi mà hs hay mắc phải trong khi làm bài. Tuyên dương những hs làm bài tốt, động viên những hs làm bài chưa tốt sau cần cố gắng.
	1 tiết
	Trên lớp
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